quyết định số 322-bxd/đt ngày 28/12/1993 

của bộ xây dựng
V/v ban hành quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị

bộ trưởng bộ xây dựng

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ và cơ quan ngang Bộ;


- Căn cứ Nghị định số 59/HĐBT ngày 14/4/1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;


- Căn cứ Quyết định 132/HĐBT ngày 05/5/1990 về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị và Chỉ thị 19/CT ngày 22/1/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chấn chỉnh công tác quản lý đô thị;


- Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Đô thị - Nông thôn và Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn;

quyết định

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và hướng dẫn nội dung chủ yếu các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị.


Điều 2. Bản quy định này áp dụng trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị trong cả nước. Những quy định trước đây của Bộ Xây dựng và ủy ban nhân dân các tỉnh trái với quy định này đều bãi bỏ.


Riêng giá thiết kế quy hoạch đô thị nông thôn ban hành theo Quyết định số 142-BXD/VKT của Bộ Xây dựng ngày 18/5/1989 vẫn được tiếp tục áp dụng đến khi ban hành giá mới.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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 ngô xuân lộc

quy định

 về việc lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị

(Ban hành kèm theo Quyết định 322-BXD/ĐT ngày 28/12/1993 

của Bộ Xây dựng)

I. những quy định chung

Điều 1. Tất cả các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) đều phải có đồ án quy hoạch cải tạo và xây dựng.


Các đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng, đồ án quy hoạch chung cho toàn bộ lãnh thổ đô thị và đồ án quy hoạch chi tiết cho từng phần lãnh thổ của đô thị.


Điều 2. Công tác quy hoạch xây dựng đô thị có nhiệm vụ cụ thể hóa chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, chiến lược phát triển đô thị quốc gia, phối hợp với các quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm cho quá trình đô thị hóa và sự phát triển của đô thị đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.


Điều 3. Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị phải do các tổ chức chuyên trách được Nhà nước công nhận lập và phải tuân theo luật lệ, tiêu chuẩn, quy phạm quy trình của Nhà nước và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Đồ án quy hoạch được duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng đô thị, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản, lập các kế hoạch cải tạo, xây dựng đô thị hàng năm, ngắn hạn và dài hạn thuộc các ngành và địa phương.


Điều 4.  1. Các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt phải được phổ biến công khai để nhân dân biết và thực hiện.



    2. Trong quá trình thực hiện, các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị cần phải được điều chỉnh:


- Việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch chung được tiến hành theo định kỳ 5 năm một lần.


- Các điều chỉnh bổ sung không theo định kỳ trên đối với đồ án quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết được tiến hành thường xuyên khi xét thấy cần thiết.


Mọi việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đều phải được phép của cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ án đó.

II. quy định cụ thể

II.1 Sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng: 

Điều 5. Sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng nhằm xác lập các cơ sở để lập đồ án quy hoạch xây dựngcác đô thị hoặc các khu công nghiệp, các điểm dân cư nông thôn, phát triển cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường trong vùng.


Sơ đồ quy hoạch xây dựngvùng được lập theo quyết định của Chính phủ trong giai đoạn 15 - 20 năm, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng vùng, các quy hoạch chuyên ngành theo vùng và các quy định, pháp luật của Nhà nước có liên quan.


Điều 6. Sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng được độc lập cho các loại vùng lãnh thổ có chức năng tổng hợp hoặc chuyên ngành (công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng, bảo vệ thiên nhiên, lâm nghiệp vv...) và các vùng kinh tế - hành chính tỉnh, huyện, các khu vực phát triển kinh tế.


Nhiệm vụ của sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng là:


1. Đánh giá tổng hợp thực trạng và các nguồn lực phát triển vùng.


2. Dự báo các khả năng tăng trưởng về kinh tế, dân số, đất đai, nhu cầu xã hội, các quan hệ nội, ngoại vùng, quá trình đô thị hóa và sự bất ổn định của môi trường tự nhiên ... hình thành các phương án cân đối khả năng với nhu cầu.


3. Xây dựng các mục tiêu và quan điểm phát triển vùng.


4. Định hướng tổ chức không gian (phân định các vùng chức năng), cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo vệ môi trường.


5. Chọn các khu vực và đối tượng ưu tiên phát triển, hình thành danh mục các chương trình và dự án đầu tư trọng điểm, cân đối yêu cầu vốn đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.


6. Kiến nghị cơ chế và các chính sách quản lý phát triển vùng.


Điều 7. Sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng được lập trên các bản đồ địa hình có tỷ lệ được quy định như sau:


1. Vùng có quy mô đến 30.000 km2 áp dụng bản đồ có tỷ lệ                1/25.000 ( 1/100.000.


2. Vùng có quy mô lớn hơn 30.000 km2 áp dụng bản đồ có tỷ lệ                1/100.000 ( 1/300.000.


Điều 8. Thành phần hồ sơ chủ yếu của sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng gồm:


8.1 Phần bản vẽ:

1. Sơ đồ vị trí và các quan hệ liên vùng (tỷ lệ lựa chọn theo quy mô của vùng nghiên cứu có tác động trực tiếp ảnh hưởng đến vùng quy hoạch).


2. Bản đồ hiện trạng và đánh giá tổng hợp đất đai.


3. Sơ đồ định hướng phát triển vùng (tổ chức không gian, bảo vệ môi trường và cơ sở hạ tầng).


4. Sơ đồ quy hoạch xây dựng đợt đầu (tổ chức không gian, bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng có kèm theo danh mục các dự án đầu tư sắp xếp theo thứ tự ưu tiên).


5. Sơ đồ minh họa quy hoạch xây dựng các khu vực ưu tiên đầu tư (theo tỷ lệ thích hợp).


Tỷ lệ bản đồ quy định tại Điều 7 chỉ áp dụng cho các sơ đồ 2, 3, 4 khi lập hồ sơ nghiên cứu (hồ sơ mẫu) để báo cáo trong các buổi xét duyệt.


Đối với hồ sơ chính thức, tất cả các sơ đồ, bản đồ quy định tại Điều 8 đều được thu nhỏ ở tỷ lệ thích hợp (có ghi tỷ lệ xích) để d8ưa vào phần minh họa của thuyết minh.


8.2 Phần văn bản:

1. Thuyết minh tóm tắt và tổng hợp, tờ trình và phụ lục.


Dự thảo văn bản quản lý xây dựng theo sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng.


Hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được gửi đến các Bộ, Ngành và các tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan để thực hiện.


II.2 Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị:

Điều 9. Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị xác định phương hướng, nhiệm vụ cải tạo và xây dựng đô thị về phát triển không gian, cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp có xét đến sự cân đối hài hòa giữa sự mở rộng đô thị với sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh quốc phòng và các hoạt động kinh tế khác, với việc bảo tồn các di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên có tính đến hậu quả của thiên tai cũng như các sự cố công nghệ có thể xảy ra.


Điều 10. Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị được lập cho một đô thị riêng biệt hoặc hệ thống các điểm dân cư đô thị có quan hệ thường xuyên chặt chẽ với nhau về lãnh thổ, kinh tế, xã hội, dịch vụ và các mặt khác.


Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị được thể hiện bằng sơ đồ định hướng phát triển đô thị 15 - 20 năm và quy hoạch xây dựng đợt đầu 5 - 10 năm, trong đó tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các thế mạnh hoặc động lực phát triển đô thị.


2. Luận chứng xác định tính chất, cơ sở kinh tế - kỹ thuật, quy mô dân số, đất đai, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yế cải tạo và phát triển đô thị.


3. Định hướng phát triển đô thị (không gian, bảo vệ môi trường và cơ sở hạ tầng).


4. Quy hoạch xây dựng đợt đầu 5 - 10 năm.


5. Xác lập các căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng đô thị.


6. Hình thành các cơ sở để lập các đồ án quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư.


Điều 11. Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị được lập trên bản đồ địa hình có tỷ lệ được quy định như sau:


Bảng 1:

	Ký hiệu

Tỷ lệ
	Nội dung
	Loại đô thị
	theo Quyết định
	132/H§BT

	A
	Sơ đồ liên hệ hoặc sơ đồ QHXD vùng
	
	1/25.000-1/300.000
	

	B
	Định hướng phát triển dài hạn
	1/10.000 - 1/25.000
	1/10.000
	1/5.000

	C
	Quy hoạch xây dựng đợt đầu
	1/10.000 - 1/5.000
	1/5.000
	1/2.000


Các bản đồ gốc phải bảo đảm chính xác, rõ ràng và không được quá thời hạn 5 năm kể từ khi ban hành.


Trường hợp địa hình, địa mạo và hiện trạng đã có nhiều biến đổi, trước khi sử dụng, bản đồ phải được đo đạc bổ sung và phải có kèm theo không ảnh.


Riêng đối với đô thị loại I, khi lập đồ án quy hoạch chung nhất thiết phải sử dụng không ảnh mới nhất, còn đối với các đô thị loại II, III ở nơi có điều kiện thì phải triệt để khai thác các tài liệu không ảnh để kiểm tra, làm chính xác lại các bản đồ gốc.


Điều 12. Thành phần hồ sơ chủ yếu của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị gồm:


12.1 Phần bản vẽ:


1. Sơ đồ liên hệ vùng (tỷ lệ A).


2. Bản đồ hiện trạng và đánh giá tổng hợp đất xây dựng (tỷ lệ B).


3. Sơ đồ định hướng phát triển không gian (tỷ lệ B).


4. Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật (tỷ lệ B).


5. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai 5 - 10 năm (tỷ lệ C).


6. Bản đồ quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường (tỷ lệ C).


7. Sơ đồ tổng hợp các đường dây, đường ống kỹ thuật (tỷ lệ C).


8. Hồ sơ các mặt cắt và chỉ giới đường đỏ các đường phố chính.


9. Các sơ đồ, biểu bảng minh họa.


Các bản vẽ 1 - 8 và các sơ đồ, biểu bảng minh họa (9) áp dụng bắt buộc đối với hồ sơ nghiên cứu (hồ sơ mẫu) để sử dụng trong các cuộc họp báo cáo xét duyệt.


Khi lập hồ sơ chính thức, tất cả các bản vẽ 1 - 6 và 9 phải được thu nhỏ ở tỷ lệ thích hợp, có kèm theo tỷ lệ xích để đưa vào phần minh họa hoặc phụ lục các thuyết minh. Riêng các bản vẽ 3, 4, 5, 6, 7, 8 phải được thể hiện trên bản đồ theo đúng tỷ lệ quy định tại Điều 11 (hồ sơ mực) và phải được lưu trữ bằng máy vi tính để đảm bảo tính chính xác khi khai thác sử dụng.


12.2 Phần văn bản:

1. Tờ trình, thuyết minh tóm tắt.


2. Thuyết minh tổng hợp, trong đó thể hiện những nội dung chính sau đây:


- Các căn cứ và cơ sở lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị.


- Nội dung chi tiết của đồ án.


- Các kết luận và khuyến nghị.


- Phụ lục: Các văn bản thỏa thuận của các cơ quan thẩm định, các bản vẽ thu nhỏ, các sơ đồ và biểu bảng minh họa.


3. Dự thảo “Điều lệ quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch”, kèm theo bản đồ phân vùng quản lý, trong đó khoanh định các khu vực đặc trưng và quy định chế độ quản lý và sử dụng đất (có kèm theo các tiêu chí kiến trúc - quy hoạch và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuiật chủ yếu) của từng khu vực đó.


II.3 Các đồ án quy hoạch chi tiết:


Điều 13. Các đồ án quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa và làm chính xác các quy định của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị và lập cho các khu đất có yêu cầu cải tạo và xây dựng trong khu vực trước mắt dưới 10 năm.


Các đồ án quy hoạch chi tiết phân chia và quy định cụ thể chế độ quản lý sử dụng các khu đất hoặc các lô đất dành cho việc sử dụng công cộng hoặc tư nhân, phục vụ cho các mục đích cải tạo chỉnh trang hoặc xây dựng các công trình nhà ở, dịch vụ, các công trình sản xuất, kinh doanh, các khu cây xanh, công viên văn hóa - nghỉ ngơi; nghiên cứu chuẩn bị kỹ thuật mặt bằng khu đất, cải tạo và phát triển các mạng lưới hạ tầng kỹ thuật; quy định việc giữ gìn, tôn tạo và phát triển các công trình kiến trúc và các khu vực cảnh quan thiên nhiên có giá trị, bảo đảm an toàn phòng, chữa cháy và bảo vệ môi trường đô thị.


Các đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt là cơ sở để chỉ đạo việc lập các dự án đầu tư xây dựng, triển khai các bước thiết kế xây dựng tiếp theo và tiến hành các thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch, giao đất và cấp giấy phép xây dựng ...


Điều 14. Nhiệm vụ của các đồ án quy hoạch chi tiết:


1. Cụ thể hóa và làm chính xác những quy định của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị.


2. Đánh giá thực trạng xây dựng và khả năng sử dụng quỹ đất hiện có và quỹ đất dự kiến phát triển.


3. Tập hợp và cân đối các yêu cầu đầu tư cải tạo và xây dựng tại khu đất quy hoạch.


4. Xây dựng mặt bằng sử dụng đất đai, phân chia các khu đất hoặc các lô đất và quy định chế độ quản lý sử dụng đất đai cho các đối tượng sử dụng.


5. Nghiên cứu đề xuất các định hướng kiến trúc và bảo vệ cảnh quan đô thị.


6. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải tạo và xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật.


7. Nghiên cứu phân kỳ đầu tư cải tạo và xây dựng.


8. Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng các đường phố.


9. Soạn thảo quy chế quản lý xây dựng.


Điều 15.  Các đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm:


1. Đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai:

Được lập ở 2 mức độ như sau:


1.1. Đối với khu đất có diện tích trên 200 ha áp dụng bản đồ tỷ lệ 1/2000 - 1/5000, nhằm cụ thể hóa và làm chính xác quy định của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị về quản lý sử dụng đất đai; việc cải tạo và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, định hướng về kiến trúc và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên cho mỗi khu đất có quy mô 4 đến 20 ha.


1.2. Đối với khu đất từ 20 đến 200 ha áp dụng bản đồ 1/1000 - 1/2000, nhằm cụ thể hóa và làm chính xác quy định của đồ án quy hoạch chung và đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất có liên quan, đồng thời xác định rõ mục tiêu, chế độ quản lý sử dụng đất, các yêu cầu về bố cục quy hoạch - kiến trúc và các cơ sở hạ tầng, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, vệ sinh môi trường ... cho từng khu đất dành để xây dựng các cụm công trình hoặc công trình.


2. Đồ án quy hoạch chia lô:

Được lập cho khu đất có diện tích dưới 20 ha trên bản đồ địa chính và bản đồ địa hình có tỷ lệ 1/200 - 1/500 nhằm quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai và các yêu cầu cải tạo hoặc xây dựng các công trình tại từng lô đất.


Điều 16. Thành phjần hồ sơ chủ yếu của đồ án quy hoạch chi tiết gồm:


16.1. Phần bản vẽ:

1. Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất (trích lập từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai nếu là đồ án quy hoạch chia lô).


2. Bản đồ đánh giá hiện trạng và quỹ đất xây dựng.


3. Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.


4. Sơ đồ cơ cấu quy hoạch (tối thiểu phải đề xuất 2 phương án để so sánh, lựa chọn).


5. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai hoặc bản đồ quy hoạch chia lô (đối với đồ án quy hoạch chia lô).


6. Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc và cảnh quan (mặt bằng và các mặt đứng triển khai).


7. Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (có kèm theo các bản vẽ thiết kế chi tiết).


8. Bản đồ tổng hợp đường dây và đường ống kỹ thuật.


9. Hồ sơ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.


Các sơ đồ 1, 4 và 6 được áp dụng tỷ lệ thích hợp, tùy vào đặc điểm của từng đồ án.


Các bản đồ 2, 3, 5, 7, 8, 9 phải áp dụng tỷ lệ được quy định tại Điều 15, khi lập hồ sơ nghiên cứu (hồ sơ mẫu) để báo cáo trong các buổi xét duyệt.


Khi lập hồ sơ chính thức (hồ sơ mực), các bản vẽ 5, 7, 8, 9  được thể hiện trên bản đồ có tỷ lệ được quy định tại Điều 15 và được kưu trữ bằng máy vi tính để đảm bảo tính chính xác khi khai thác sử dụng. Các bản vẽ còn lại phải được thu nhỏ ở tỷ lệ thích hợp có kèm theo tỷ lệ xích để đưa vào phần minh họa hoặc phụ lục của thuyết minh.


16.2. Phần văn bản:

1. Tờ trình, thuyết minh tóm tắt và tổng hợp, phụ lục và các văn bản thỏa thuận của các cơ quan thẩm định hoặc xét duyệt đồ án.


2. Dự thảo điều lệ quản lý xây dựng.

III. điều khoản thi hành

Điều 17. Bản quy định này áp dụng trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị trong cả nước.


Các ông Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ông Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ trực thuộc Bộ, các ông KTS trưởng thành phồ, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Nhà đất, Sở Giao thông Công chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện bản quy định này.


Điều 18. Bản quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây của Bộ Xây dựng và ủy ban nhân dân các địa phương trái với bản quy định này đều bãi bỏ.








bộ trưởng bộ xây dựng









 ngô xuân lộc

Hướng dẫn

Nội dung chủ yếu các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị 

( ban hành kèm theo quyết định số 322/BXD –ĐT 

ngày 28 tháng 12 năm 1993 của  Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

​​​​​​​​​________________

phần I

sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng

I. Nội dung các bản vẽ

1. Sơ đồ vị trí và các quan hệ liên vùng thể hiện

1.1. Vị trí của vùng và các mối quan hệ liên vùng (cả các quan hệ nếu có ) về các mặt kinh tế, tự nhiên, dân cư, xã hội, cơ sở hạ tầng ... Trường hợp đã có sơ đồ qui hoạch xây dựng vùng có cấp phân vị cao hơn được duyệt thì tiếp nhận kết quả của sơ đồ qui hoạch xây dựng vùng đó để đưa vào sơ đồ này.

1.2. Giới hạn vùng lãnh thổ nghiên cứu, ranh giới hành chính các tiểu vùng, các vùng trung tâm dân cư và những trung tâm đặc trưng khác trong vùng.

2. Bản đồ hiện trạng và đánh giá tổng hợp đất đai thể hiện:

2.1. Hiện trạng sử dụng đất:

Xác định rõ ranh giới hiện tại của vùng và các đơn vị hành chính trong vùng và ranh giới nội, ngoại thành các thành phố lớn ...

Ranh giới  và mục đích sử dụng.

+ Các khu đất công nghiệp, cụm hoặc nhà máy lớn nằm ngoài đô thị.

+ Các mỏ khoáng sản và phạm vi khai thác.

+ Hệ thống các điểm dân cư hiện có, thể hiện rõ tính chất, qui mô các điểm dân cư đó.

+ Các khu vực nghỉ dưỡng, du lịch, di tích lịch sử được xếp hạng; các khu bảo vệ thiên nhiên, rừng cấm, vườn quốc gia, hồ nước lớn, công viên rừng, vùng cảnh quan, kể cả các khu kinh tế, dâncư có giá trị tham quan, du lịch.

+ Các nông, lâm, ngư trường, bến bãi.

- Các vùng ô nhiễm về đất, nước, không khí, tiếng ồn và các giải cây xanh cách ly.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật tạo vùng, cùng với các đặc trưng kinh tế kỹ thuật chủ yếu và các giải cách ly hoặc lưu không theo quy định của Nhà nước:

+ Những tuyến giao thông sắt, thủy, bộ, hàng không kể cả nhà ga, sân bay, bến cảng, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ.

+ Những đường dây tải điện 220KV- 110KV và 35 KV (đối với vùng nhỏ), các trạm và nhà máy điện; các tuyến cáp, tuyến ống, trạm cấp nhiệt hoặc hơi (nếu có) và các lưới cấp năng lượng khác.

+ Mạng lưới giếng khoan, nguồn nước mặt, kênh dẫn, trạm bơm, nhà máy cấp nước sạch.

+ Mạng lưới thủy lợi chính.

+ Tổng đài bưu điện lớn, các tuyến cáp trục lớn (kể cả cáp quang), trạm thông tin vệ tinh, tuyến vi ba.

+ Các bãi chứa và nhà máy xử lý phân rác, bãi tha ma, nghĩa địa, công trình thiêu đốt xác.

2.2. Đánh giá tổng hợp đất đai và phân hạng các loại đất theo mức độ thuận lợi:

- Các yếu tố đánh giá chủ yếu gồm:

+ ảnh hưởng các điều kiện tự nhiên.

+ ảnh hưởng của các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

+ Tác động của thị trường trong nước và quốc tế v.v... đến các khả năng phân bố dân cư, sản xuất (nông lâm, ngư nghiệp và công nghiệp) và du lịch nghĩ dưỡng.

- Trong sơ đồ tổng hợp cần phân rõ mức độ thuận lợi của các loại đất theo mục đích sử dụng và khả năng dung nạp như:

+ Sản xuất và phục vụ sản xuất.

+ Khu dân cư và công trình dân dụng khác.

+ Nghĩ dưỡng, du lịch

+ Mục đích sử dụng khác.

- Thống kê quỹ đất được đánh giá tổng hợp theo các mức độ thuận lợi và khả năng dung nạp.

3. Sơ đồ định hướng phát triển vùng thể hiện:

3.1. Phân bố và tổ chức sản xuất:

- Trường hợp đã có sơ đồ quy hoạch vùng có cấp phân vị cao hơn và qui hoạch tổng thể kinh tế xã hội của vùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì việc nghiên cứu chủ yếu tập trung làm chính xác và cụ thể hơn về vị trí địa lý hoặc địa điểm xây dựng hợp với yêu cầu tổ chức sản xuất.

3.2. Phân bố và tổ chức hệ thống các điểm dân cư:

Dự báo quá trình hình thành phát triển và đặc điểm phân bố các điểm dân cư đô thị, nông thôn cũng như các trung tâm thương mại, dịch vụ trong vùng; Xác định tính chất quy mô, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu và hướng tổ chức phát triển hệ thống các đô thị và các điểm dân cư quan trọng trong vùng.

3.3. Phân bố và tổ chức các khu vực nghĩ dưỡng, du lịch:

Phân bố và tổ chức các điểm, khu vực nghỉ ngơi du lịch, khai thác và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa ... trong cơ cấu quy hoạch vùng.

3.4. Định hướng cải tạo và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

3.4.1. Giao thông :

- Phân loại, phân cấp và tổ chức mạng lưới giao thông : đường  ô tô, đường sắt, đường thủy, hàng không cấp quốc gia, liên tỉnh và đường địa phương, đường chuyên dụng quan trọng. Xác  định các trục, tuyến, hành lang kỹ thuật chủ yếu của vùng.

- Vị trí và quy mô các ga, bến, cảng lớn và các đầu mối giao thông tổng hợp có tính chất quốc gia, vùng và khu vực.

- Vị trí và qui mô các cơ sở sản xuất lớn phục vụ giao thông.

3.4.2. Sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước:

- Nguồn nước ngầm, nước mặt được sử dụng cho các mục đích sản xuất, sinh hoạt và giao thông, thủy sản, nông nghiệp, nghỉ ngơi du lịch v.v... (Ghi rõ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc trưng).

- Cân đối nguồn nước theo bề mặt và dòng chảy (nếu có thể) cho từng giai đoạn phát triển.

- Các giải pháp khai thác, bảo vệ, quản lý và chống ô nhiễm môi trường nước.

3.4.3. Cung cấp năng lượng:

- Cân đối nhu cầu tiêu thụ năng lượng với khả năng khai thác các dạng năng lượng (ghi rõ các chỉ tiêu KTKT đặc trưng).

- Tổ chức mạng lưới đường dây và các trạm cho từng giai đoạn phát triển:

+ Các nhà máy nhiệt điện, thủy điện ...

+ Các tuyến và trạm: 500KV – 220KV – 110 KV

3.4.4. Bảo vệ thiên nhiên, cảnh quan và khắc phục ô nhiễm:

- Khoanh định các vùng bảo vệ thiên nhiên, các vùng cảnh quan, khu vực cấm, khu vực bảo tồn, cấm hoặc hạn chế xây dựng.

- Thể hiện các nguồn ô nhiễm chủ yếu (ống khói, miệng xả, lò thiêu xác, nghĩa địa, trạm xử lý phân rác v.v. ... và tác dụng của nó đến môi trường  xung quanh.

- Hình thành các giải pháp (thiên nhiên hoặc kỹ thuật) khắc phục tình trạng ô nhiễm.

3.4.5. Tổ chức mạng bưu điện, thông tin liên lạc:

Thể hiện vị trí tổng đài bưu điện lớn, trung tâm liên lạc viễn thông, trạm vi ba vệ tinh ... các tuyến cáp đường dây chính.

4. Sơ đồ quy hoạch xây dựng đợt đầu (10 năm) thể hiện:

- Nội dung như tại sơ đồ 3, nhưng cần nêu rõ những ưu tiên đầu tư phát triển đợt đầu (10 năm).

- Xác định danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên.

- Lựa chọn các hình thức đầu tư thích hợp.

5. Sơ đồ minh họa quy hoạch xây dựng các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển thể hiện:

- ý đồ đầu tư xây dựng các vùng ưu tiên phát triển về cơ sở kinh tế, tổ chức không gian, cơ sở hạ tầng và các hình thức thu hút vốn đầu tư.

-Thể hiện rõ phân vùng quy hoạch và phân kỳ xây dựng.

II. các văn  bản

II.1. đề cương viết thuyết minh tổng hợp

I. Mở đầu:

I.1. Sự cần thiết lập sơ đồ xây dựng vùng:

I.2. Các căn cứ thiết kế quy hoạch:

- Các căn cứ pháp lý và các yêu cầu cụ thể hóa các chiến lược, quy hoạch dài hạn và các dự án đầu tư có liên quan.

- Bản đồ, tài liệu, dữ liệu ... và các quy trình tiêu chuẩn, quy phạm, định mức ... thiết kế áp dụng.

I.3. Mục tiêu đồ án (trong nhiệm vụ thiết kế hoặc đề cương đã được duyệt):

II. Thực trạng, các ưu thế và nguồn lực phát triển:

II.1. Các điều kiện tự nhiên:

1. Vị trí địa lý và giới hạn vùng quy hoạch.

2. Khí hậu.

3. Thủy văn.

4. Đặc điểm địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy  văn.

5. Địa chất tài nguyên.

6. Địa chấn, hải triều.

II.2. Hiện trạng:

1. Đặc điểm kinh tế:

- Vai trò, vị trí và các mối quan hệ kinh tế liên vùng (trong nước và quốc tế).

- Những chỉ tiêu về dân số, đất đai, trình độ KHKT công nghệ, tổng thu nhập quốc dân, bình quân thu nhập đầu người/n (tính bằng đô la), mức độ tăng trưởng kinh tế trung bình năm ...

- Các cơ sơ kinh tế chủ yếu phát triển vùng (công nghiệp, nông nghiệp, XDCB, giao thông, dịch vụ, du lịch, thương mại, KHKT, đào tạo v.v. ...)

- Thị trường.

- Những chương trình, dự án đầu tư đã, đang và sẽ nghiên cứu thực hiện trong vùng.

2. Dân số – xã hội:

- Dân số, lao động, nghề nghiệp, di dân.

- Dân tộc, truyền thống văn hóa.

- Những chỉ tiêu dân số xã hội chủ yếu tính theo 1000 người.

3. Tình hình sử dụng đất đai và hiện trạng xây dựng :

- Hiện trạng sử dụng đất đai:

+ Đất nông, lâm, ngư nghiệp.

+ Đất công nghiệp, đô thị, khu dân cư nông thôn.

+ Đất chuyên dùng khác.

+ Đất chưa sử dụng.

- Hiện trạng xây dựng 

+ Các công trình y tế, đào tạo giáo dục, văn hóa xã hội, TDTT, nghỉ ngơi giải trí, ăn uống, thương mại, dịch vụ công cộng v.v...

+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường v.v...)

II.3. Đánh giá tổng hợp thực trạng, nguồn lực và ưu thế phát triển:

1. Quỹ đất phát triển (đất hiện có được tái sử dụng và đất mới khai thác).

2. Các ưu thế và nguồn lực chủ yếu phát triển vùng.

III. Các cơ sở kinh tế kỹ thuật và xã hội phát triển.

III.1. Dự báo phát triển vùng:

1. Dự báo phát triển các quan hệ nội, ngoại vùng (cả quốc tế).

2. Dự báo tăng trưởng (kinh tế, dân số, lao động xã và nhu cầu sử dụng đất đai)

3. Dự báo quá trình đô thị hóa.

4. Dự báo sự thay đổi môi trường tự nhiên do sự tác động của phát triển kinh tế  xã hội...

III.2. Những mục tiêu và quan điểm phát triển vùng:

1. Các mục tiêu chiến lược

2. Lựa chọn hướng phát triển

3. Tính chất các vùng 

IV. Định hướng tổ chức không gian, hệ thống cơ sở  hạ tầng, bảo vệ môi trường:

IV1. Tổ chức không gian và phân vùng  chức năng:

1. Bố trí và phát triển sản xuất (công, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ, du lịch thương mại v.v...).

- Phân bố và khoanh định các khu, cụm sản xuất tập trung.

- Các khu kinh tế hành chính đặc biệt (nếu có).

2. Bố trí và phát triển dân cư đô thị – nông thôn

- Sự hình thành mạng lưới dân cư, phân cấp, phân loại theo không gian lãnh thổ và quản lý hành chánh.

- Quy mô, tính chất, hướng phát triển các đô thị, điểm dân cư nông thôn.

- Các trục hành lang đô thị hóa, các cực phát triển và các quần cư đô thị, xu hướng di dân.

3. Bố trí và phát triển hệ thống các công trình thương mại, dịch vụ du lịch và bảo vệ cảnh quan, môi trường.

- Các trung tâm thương mại, dịch vụ tạo vùng.

- Khoanh định và tổ chức các vùng hoặc khu du lịch, nghĩ dưỡng, các khu vực bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường và các di tích văn hóa lịch sử, danh thắng.

IV.2. Định hướng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật (hệ thống chính quốc gia, vùng):

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- Các công trình thủy lợi.

- San, lấp, chuẩn bị nền đất xây dựng.

- Xây dựng đê, đập, kè bảo vệ.

- Các công trình tiêu úng.

2. Giao thông:

- Hệ thống sân bay.

- Hệ thống giao thông thủy (đường sông, đường biển, cảng sông, cảng biển).

- Hệ thống đường sắt, nhà ga.

- Hệ thống đường ô tô và các bến bãi đỗ xe lớn.

- Các công trình phụ trợ giao thông.

3. Cấp nước:

- Dự báo nhu cầu cấp nước

- Cân bằng nguồn nước

- Những công trình đầu mối có ý nghĩa vùng

- Các đường ống chính của vùng

4. Cấp điện :

- Dự báo nhu cầu sử dụng điện

- Cân đối nguồn và mạng lưới

- Những trung tâm cấp điện lớn

- Các tuyến và trạm chính

5. Hệ thống thu gom và xử lý các chất thải lỏng và rắn:

- Hướng kết hợp hệ thống thoát nước đô thị và các hệ thống khác (thoát nước mưa, tưới ruộng).

- Hướng tổ chức hệ thống thoát nước bẩn tại các đô thị và các khu công nghiệp tập trung.

- Hướng thu gom xử lý phân rác, tha ma, nghĩa địa, thu gom phế liệu, phế thải, nhà thiêu xác ...

6. Bảo vệ môi trường:

- Phân loại và yêu cầu bố trí và xử lý các nguồn độc hại

- Khoanh định các khu vực bảo vệ nguồn nước sạch, xử lý nước thải, bãi thải, vùng ảnh hưởng khói bụi, khí độc, tiếng ồn ...

- Các di sản văn hóa lịch sử kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên cần bảo vệ.

- Các lâm viên, công viên rừng, các khu rừng cấm, các giải cây phòng hộ, cách ly.

- Các giải pháp bảo vệ đất và không khí.

7. Hệ thống thông tin- bưu điện

V. Qui hoạch xây dựng đợt đầu:

V.1. Chọn mục tiêu ưu tiên đầu tư phát triển vùng.

V.2. Hình thành chương trình cụ thể hóa  các mục tiêu và các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (sản xuất, kỹ thuật, xã hội và bảo vệ môi trường). Sắp xếp danh sách các dự án theo thứ tự ưu tiên, đồng thời làm rõ về quy mô xây dựng, khối lượng vốn đầu tư, mô hình đầu tư, chủ đầu tư, phân kỳ đầu tư...

V.3. Kiến nghị cơ chế và các chính sách quản lý phát triển vùng.

VI. Kết luận - tồn tại kiến nghị:

VI.1. Kết luận

VI.2. Tồn tại và kiến nghị

Phụ lục: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật chủ yếu.

II.2. Thuyết minh tóm tắt:

1. Thuyết minh tóm tắt sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng được viết cô đọng trên cơ sở đề cương thuyết minh tổng hợp như quy định tại mục II.1.

2. Khi viết thuyết minh tóm tắt sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng, cần lưu ý không giải trình kỹ như trong thuyết minh tổng hợp, mà chỉ nêu ngắn gọn những kết luận và kết quả đã rút ra sau khi nghiên cứu. Riêng phần đánh giá hiện trạng chỉ nêu tóm tắt các vấn đề cần giải quyết.

II. 3. Đề cương viết tờ trình:

Bộ xây dựng (…)         Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         -:- 


            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ: -----/BXD


         _______________

V/v trình duyệt sơ đồ


Hà nội, ngày .. tháng .. năm ..

 QHXD vùng

Tờ trình

Thủ tướng chính phủ (Chủ tịch UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW) phê duyệt sơ đồ qhxd vùng …

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ (hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh)

Chấp hành chỉ thị của … về việc lập sơ đồ QHXD  vùng … tại công văn số … ngày  tháng  năm .

Bộ Xây dựng (…) đã phối hợp với các Tỉnh…, Thành phố …và các ngành …có liên quan … lập sơ đồ QHXD vùng … nhằm cụ thể hóa mục tiêu…

Sau khi đã có thỏa thuận của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, Bộ Xây dựng (…) xin trình Thủ tướng phê duyệt những nội dung chủ yếu sau của sơ đồ QHXD vùng.

I. Những định hướng lớn phát triển vùng:

I.1. Về vị trí vai trò và những động lực chủ yếu phát triển vùng.

I.2. Tính chất của vùng

I.3. Qui mô dân số và quá trình đô thị hóa

I.4. Tổ chức lãnh thổ và phân vùng chức năng

I.5. Quy họach phát triển các mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 

I.6. Bảo vệ môi trường

II. Quy họach xây dựng đợt đầu:

II.1. Mục tiêu 

II.2. Chọn các tiểu vùng ưu tiên phát triển

II.3. Chương trình và các dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng ưu tiên trong vùng.

III. Các kiến nghị chủ yếu:

III.1. Về các giải pháp quy họach kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

III.2. Vốn đầu tư xây dựng

III.3. Về cơ chế, chính sách quản lý phát triển vùng

III.4. Các kiến nghị khác.

Nơi nhận:

· Như trên

· Các bộ, ngành

địa phương liên quan

· Lưu.

II.4. Đề cương viết Điều lệ QLXD theo sơ đồ quy họach XD vùng (ban hành kèm theo quyết định số … ngày.. tháng.. năm.. của…)

Chương I

Quy định chung

Điều 1: Mục tiêu và phạm vi áp dụng của văn bản này

Điều 2: Phân công, phân cấp quản lý xây dựng trên lãnh thổ có liên quan đến vùng quy họach

Điều 3. Các đối tượng áp dụng và thực hiện 

Điều 4. Ranh giới vùng quy họach xây dựng bao gồm địa bàn các tỉnh (hoặc huyện nếu là vùng liên huyện) trong đó nêu rõ diện tích và dân số của tòan vùng và các đơn vị hành chính – kinh tế có liên quan.

- Diện tích:

… km2

- Dân số:


… người

- Vị trí của vùng:

 
+ Đông giáp


+ Tây giáp


+ Bắc giáp


+ Nam giáp

Điều 5. Phân vùng chức năng (xem sơ đồ)

	TT
	Các khu chức năng
	Hiện trạng
	Dự kiến phát triển
	Ghi chú

	
	
	Diện tích
	Dân số
	Diện tích
	Dân số
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 
	Các đô thị :

· Thành phố

· Thị xã

· Thị trấn, huyện lỵ
	
	
	
	
	

	2
	Các khu dân cư nông thôn

- (nêu tổng cộng số điểm dân cư)
	
	
	
	
	

	3
	Các khu công nghiệp tập trung: khu chế xuất và các khu phát triển kinh tế
	
	
	
	
	Các vùng duyên hải nêu rõ hải phận.

	4
	Các khu sản xuất nông lâm nghịêp

· Lúa, màu, cây công nghiệp

· Đồi núi trọc

· Rừng cây

· Lâm viên
	
	
	
	
	

	5
	Các khu di tích lịch sử và bảo tồn 
	
	
	
	
	

	6
	 Các khu du lịch, nghĩ dưỡng
	
	
	
	
	

	7
	Các khu an ninh quốc phòng
	
	
	
	
	

	8 
	Đất chưa sử dụng
	
	
	
	
	


Chương II

Những quy định cụ thể

Điều 6. Các đô thị

· Tên đô thị

· Tính chất

· Dân số, lao động (nội thị, ngọai thị và khách vãng lai)

· Các ngành kinh tế (công nghiệp du lịch, dịch vụ, thương mại, quản lý hành chánh.

· Chỉ tiêu sử dụng đất bình quân 
(m2/ người)


+ Tòan đô thị



(m2/ người)


+ Đất ở




(m2/ người)

· Mật độ dân số (nội thị)

(ng­êi/ha)

· Tầng cao 



(tầng cao trung bình)

· Chỉ tiêu kỹ thuật:


+ Giao thông



km/km2


+ Cấp điện



W/ng


+ Cấp nước



L/ng, ngày


+ vv…

· Hướng phát triển không gian đô thị

· Định hướng về bố cục không gian kiến trúc đô thị

· Ước tòan vốn đầu tư xây dựng đợt đầu 

Điều 7. Các khu công nghiệp tập trung

· Tên

· Tính chất công nghiệp

· Diện tích đất (ha)

· Số lượng lao động

· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan

Điều 8. Khu dân cư nông thôn

· Phân lọai các khu dân cư nông thôn

· Phân bố các khu dân cư nông thôn

· Quy mô dân số và đất đai của từng lọai nhóm

· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan

Điều 9. Các khu du lịch nghỉ ngơi

· Tên

· Tính chất của khu

· Quy mô (số giường và đất đai)

· Các trung tâm dịch vụ, du lịch

· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan

Điều 10. Các khu di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên

· Tên các khu bảo vệ thiên nhiên, nguồn nước, di tích lịch sử

· Tính chất

· Nguyên tắc cải tạo, tôn tạo và bảo vệ

Điều 11. Các khu sản xuất nông nghiệp

· Tên các khu vực trồng lúa, màu, chăn nuôi gia súc và các khu vực trồng cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc.

· Các vùng nuôi thả cá.

· Quy mô đất đai và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan.

Điều 12. Các khu sản xuất lâm nghiệp

· Tên các khu rừng kinh doanh, khai thác và các khu rừng mới (kế họach phủ xanh đồi trọc, rừng môi sinh)

· Qui mô đất đai và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan.

Điều 13. Hệ thống cơ sở hạ tầng

a. Hạ tầng xã hội


Những khu làng trung tâm khoa học, viện nghiên cứu, các trường đại học, dạy nghề, các cơ sở bảo vệ phục hồi sức khỏe, dưỡng, trị bệnh … và những công trình xã hội khác.

b. Hạ tầng kỹ thuật :

· Nguồn cung cấp

· Những công trình đầu mối và hệ thống phân phối chính thức về giao thông, chuẩn bị kỹ thuật đất đai, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường

Điều 14. Bảo vệ môi trường

1. Ranh giới và diện tích các khu đất có liên quan đến bảo vệ môi trường (đất rừng cấm, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, đất cách ly hành lang kỹ thuật, đê đập, nghĩa trang, kho thuốc nổ, và những nguồn độc hại khác).

2. Ranh giới và diện tích các vùng bảo vệ nguồn nước và các khu di tích cảnh quan.

3. Qui định các thông số kinh tế kỹ thuật đối với các nguồn độc hại theo tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nước: ống khói, độ ồn, màu sắc, mùi vị, cơ cấu chất thải.

Chương III

Điều khỏan thi hành

Điều 15. Qui định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ

Phần II

Đồ án quy họach chung cải tạo và xây dựng đô thị 

I. nguyên tắc chung

1. Mức độ nghiên cứu và thể hiện bản đồ của các bộ môn chuyên ngành đều phải căn cứ vào sơ đồ và bản đồ quy họach giao thông được quy định như sau:

· Đối với thành phố lọai I thể hiện chi tiết đến đường liên khu vực              (1,2 (2,4 km).

· Đối với thành phố lọai II thể hiện chi tiết đến đường  khu vực (0,6 (1,2km).

· Đối với thành phố lọai III thể hiện chi tiết đến đường phân khu vực              (0,4 (0,6 km).

· Đối với thành phố lọai IV thể hiện chi tiết đến đường trong ô phố              (nhỏ hơn 0,4km).

1. Trong bản vẽ phải ghi đầy đủ và rõ ràng các số liệu kinh tế – kỹ thuật cần thiết có liên quan đến từng hạng mục công trình.

I. Nội dung các bản vẽ

1. Sơ đồ liên hệ vùng :

a. Trong trường hợp chưa có sơ đồ quy họach xây dựng vùng được duyệt hoặc thỏa thuận thì cần thể hiện các mối quan hệ tương hỗ giữa đô thị và vùng có liên quan về các mặt:

· Ranh giới và phạm vi thiết kế quy họach đô thị.

· Ranh giới hành chính tỉnh, thành phố, huyện, khu phát triển kinh tế –hành chánh mà đô thị đó trực thuộc.

· Đặc điểm sử dụng đất đai:

+ Các vùng chứa tài nguyên khoáng sản

· Các khu vực sản xuất công, nông, lâm, thủy sản, du lịch, dịch vụ thương mại v.v…

· Hệ thống các điểm dân cư (phân lọai theo quy mô, tính chất.)

· Các khu cảnh quan thiên nhiên, các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh …

· Các nguồn và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc v.v…

Trên bản đồ cần ghi cụ thể các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu có liên quan đến các công trình có ý nghĩa tạo vùng.

b. Trong trường hợp đã có sơ đồ quy họach xây dựng vùng được duyệt hoặc thỏa thuận thì trên sơ đồ quy họach xây dựng vùng đó chỉ cần làm chính xác thêm các mối quan hệ có ảnh hưởng trực tiếp giữa vùng và đô thị như quy định tại mục a.

2. Bản đồ hiện trạng và đánh giá tổng hợp đất xây dựng:

2.2. Hiện trạng sử dụng đất:

a. Hiện trạng sử dụng đất xây dựng công trình họăc vật kiến trúc.

· Xác định lọai đất, ranh giới, diện tích, chức năng sử dụng, mật độ xây dựng các khu đất.

· Thể hiện rõ chế độ sử dụng đối với từng lọai đất thuộc các khuL

+ Đối với các khu sản xuất phải ghi rõ lọai hình sản xuất, công suất, giá trị sản lượng, số lượng lao động.

+ Đối với các khu ở phải ghi rõ số người, mật độ cư trú, tầng cao xây dựng, chất lượng nhà (theo quy định phân lọai nhà).

+ Đối với các khu cơ quan và công trình công cộng khác phải ghi rõ tính chất sử dụng, chất lượng nhà, tầng cao, số lượng người làm việc.

+ Đối với các khu quốc phòng, an ninh cần ghi rõ các chỉ tiêu sử dụng lọai đất như các khu chức năng khác. Nếu là đất ở cho quân nhân viên quốc phòng an ninh thì thể hiện như đất ở đô thị.

+ Đối với các khu di tích lịch sử, bảo tồn: cần phân lọai những công trình được xếp hạng hoặc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng và chất lượng  các công trình đó.

+ Đối với các khu đất nông nghiệp hoặc lâm nghiệp cần ghi rõ lọai cây trồng, năng suất, sản lượng, giá trị sản phẩm (tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu)

+ Đối với đất chưa sử dụng: nêu rõ đặc điểm tự nhiên của đất đó.

b. Hiện trạng sử dụng đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật:

· Đất xây dựng mạng lưới giao thông đối ngọai, đối nội và các công trình đầu mối về đường bộ, đường sắt và đường thủy, đường hàng không, trong đó phân lọai và ghi rõ tính chất, qui mô công trình, giải phân cách…

· Đất xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật khác: Nhà máy nước, nhà máy điện, trạm phân phối điện, hồ nước thủy lợi, trạm sử lý nước thải, nghĩa địa, bãi rác trong đó có ghi quy mô, số người làm việc.

· Đất xây dựng các tuyến kỹ thuật chính: cấp nước, cấp điện, đường ống dẫn khí đốt, thóat nước mưa, nước bẩn, thông tin, bưu điện … trong đó xác định rõ hướng tuyến, khỏang lưu không, vị trí đặt tuyến, đường kính ống.

c. Đánh giá phân hạng và chọn đất xây dựng

Khoanh những khu vực hiện trạng xây dựng đô thị, những khu vực không được giấy phép xây dựng như: di tích lịch sử, văn hóa, rừng cấm, khu quân sự và những chướng ngại vật thiên nhiên hoặc nhân tạo khác.

· Phân hạng các quỹ đất (hiện có, tái tạo sử dụng và khai thác mới) trên cơ sở đánh giá tổng hợp các yếu tố: điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất công trình, khí hậu, đất nông nghiệp, đất hoang hóa); điều kiện phát triển  cơ sở hạ tầng (kỹ thuật và xã hội) và mức độ hấp dẫn theo vị trí của khu đất trong không gian đô thị.

· Lập phương án chọn đất và chọn hướng mở rộng và phát triển đô thị.

3. Sơ đồ định hướng phát triển không gian (ít nhất phải có 2 phương án) trong đó thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

· Đất xây dựng hiện có.

· Đất mở rộng đô thị, theo thời hạn quy họach 15-20 năm.

· Đất dự trữ phát triển trong tương lai xa.

· Đặc điểm sử dụng đất theo chức năng: sản xuất, ở, dịch vụ, nghỉ ngơi (công nghiệp, kho tàng, bến bãi, các khu ở, các khu cơ quan, viện nghiên cứu các trường đại học chuyên nghiệp, dạy nghề, các công trình dịch vụ: y tế, giáo dục, thương mại, hành chính, văn hóa, thể thao, công viên, khu nghỉ, công cộng v.v…).

· Phân lọai lưới đường và quy mô các khu đất quy họach kèm theo các chỉ tiêu sử dụng đất hiện có và dự kiến.

· Mạng lưới các trục đường giao thông chính đối ngọai, liên khu vực và khu vực.

· Các nguồn, công trình đầu mối và các tuyến kỹ thuật chính (giới hạn xây dựng và giải phân cách, lưu không hoặc cách ly).

· Ranh giới hành chính phường, quận hiện trạng và dự kiến điều chỉnh.

4. Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Đối với các đô thị lọai I, II nếu nội dung phức tạp thì sơ đồ này có thể tách thành 2 sơ đồ riêng. Trong sơ đồ cần thể hiện :

a. Chuẩn bị kỹ thuật:

Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng trong đó xác định các hướng và lưu vực thóat nước chính.

b. Giao thông: 

+ Mạng lưới đường đối ngọai và đô thị chủ yếu là đường liên khu vực và đường khu vực.

+ Các công trình phục vụ giao thông, sân bay, nhà ga, bến cảng, luồng lạch, bến ô tô liên tỉnh v.v…

+ Chi tiết các mặt cắt ngang các lọai đường cải tạo, xây dựng và vị trí các đầu mối, nút giao thông phức tạp.

c. Cấp nước : 

+ Nguồn cấp nước

+ Vị trí các công trình thu, dẫn nước, các công trình dẫn nước, các công trình xử lý, công trình điều hòa.

+ Mạng lưới đường ống dẫn nước và các công trình tăng áp.

+ Lập sơ đồ tính thủy lực mạng lưới đường ống.

d. Cấp điện

+ Vị trí, công suất và điện thế của trạm 110-220KV và khu vực ảnh hưởng của chúng.

+ Các tuyến và hành lang tải điện 110-220KV và ghi rõ các thông số kỹ thuật có liên quan.

e. Hệ thống thông tin liên lạc.

f. Hệ thống thóat xử lý nước bẩn, thu gom phân rác, nghĩa trang, nghĩa địa v.v…

5. Bản đồ quy họach sử dụng đất 5-10 năm:

· Khoanh định các khu hiện có và mở rộng, phân lọai đất theo chức năng hoặc mục đích sử dụng: nhà ở, công nghiệp, kho bãi, cây xanh, du lịch, nghĩ dưỡng, trung tâm dịch vụ công cộng, an ninh quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật và các lọai đất khác.

· Phân chia các khu vực đặc thù theo tính chất quản lý: khu vực bảo tồn, khu vực phố cũ có mật độ xây dựng cao và mật độ xây dựng thấp, khu vực tái phát triển, khu vực mới xây dựng nhiều tầng, ít tầng, khu vực nhà vườn, khu làng xóm đô thị hóa, khu vực cấm xây dựng và bảo vệ thiên nhiên v.v… định hướng kiến trúc quy họach, cơ sở hạ tầng và quy định các tiêu chí quản lý sử dụng đất đối với từng khu đó như diện tích (ha) hệ số sử dụng đất (%) và mật độ xây dựng (m2 sàn/ha) tầng cao (min, max)…

· Xác định yêu cầu cải tạo và xây dựng mới:

+ Xác định mục tiêu và đối tượng đầu tư.

+ Luận chứng cơ sở hoặc tiền đề hình thành các  chương trình, các dự án đầu tư xây dựng (chủ đầu tư, hình thức đầu tư, nguồn vốn, thời gian đầu tư, khối lượng xây dựng, kế họach và biện pháp thực hiện).

+ Sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư cải tạo và xây dựng đô thị.

+ Phân kỳ đầu tư.

· Phân lọai mạng lưới đường giao thông : đối ngọai, các đường liên khu vực và đường khu vực (hướng tuyến, chỉ giới đường đỏ, mặt cắt đặc trưng và các nút giao thông chủ yếu)…

· Vị trí các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

· Ranh giới các đơn vị hành chính nội ngọai thị, phường, xã, quận (hiện có và dự kiến điều chỉnh).

6. Bản đồ qui họach xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (5-10 năm):

Trong bản vẽ này, cần thể hiện phần hiện trạng giữ lại hoặc cải tạo và xây dựng mới, trong đó nhấn mạnh các dự án đầu tư cải tạo và xây dựng và sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên.

a. Giao thông:

Thể hiện như quy định ở sơ đồ định hướng (bản vẽ số 4) nhưng cần làm rõ thêm các nội dung sau:

· Thiết kế sơ phác các nút giao thông quan trọng.

· Sơ đồ tổ chức vận tải hành khách và hàng hóa.

· Danh mục các công trình đầu mối cần được ưu tiên cải tạo và xây dựng (có kèm theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu).

· Phân lọai đường, các mặt cắt đặc trưng và các giải pháp quá độ xây dựng mạng lưới đường.

b. Chuẩn bị kỹ thuật:

· Giải pháp cải tạo mạng lưới thóat nước hiện có.

· Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng cho các khu vực dự kiến mở rộng đô thị.

· Những công trình đầu mối và các giải pháp quá độ đầu tư xây dựng các công trình đó.

c. Cấp nước:

· Nguồn nước (nước mặt và nước ngầm)

· Vị trí và các thông số kỹ thuật của các công trình thu nước, dẫn nước, trạm bơm, điều tiết, khu xử lý (đối với khu xử lý và nguồn nước cần khoanh những vành đai bảo vệ)

· Mạng lưới đường ống gồm: ống chính và ống phân phối

· Vị trí và các thông số kỹ thuật của các công trình tăng áp (đài, bể chứa, trạm bơm).

d. Cấp điện

· Nguồn điện

· Phân bố phụ tải điện theo mật độ KW/ha

· Giải pháp cấp điện, trong đó ghi rõ các thông số kỹ thuật (công suất trạm, tiết diện, và chiều dài đường dây v.v…) và các chỉ tiêu điện năng: dự báo phụ tải : dự kiến cải tạo, mở rộng và xây dựng mới nguồn điện, mạng lưới chuyển tải, trung áp, hạ áp, chiếu sáng.

e. Thông tin-bưu điện:

· Mạng lưới điện thọai: truyền dẫn nội hạt, nội tỉnh và quốc tế.

· Hệ thống thông tin di động : các trạm đài vô tuyến điện sóng ngắn.

· Các dịch vụ khác: Telex, fax

· Thông tin bưu chính và phát hành bưu cục 

f. Thóat nước bẩn và vệ sinh phân rác

· Các đường ống cũ giữ lại, đường ống mới xây dựng và các đường ống cũ sẽ xóa bỏ để cải tạo hoặc thay thế.

· Các công trình đầu mối, trạm bơm, công trình làm sạch xây dựng mới hoặc cải tạo.

· Hệ thống cống  của khu công nghiệp, nhà máy.

· Các đặc trưng kỹ thuật của các đường ống, đường kính, chiều dài, độ dốc, diện tích, khỏang cách ly v.v…

· Vị trí, qui mô nơi đổ rác, tuyến vận chuyển, công nghệ xử lý phân rác và các chất phế thải.

· Địa điểm nghĩa địa và nhà thiêu xác.

· Khoanh những khu vực sông, hồ ô nhiễm và giải pháp bảo vệ, xử lý.

Tùy theo mức độ phức tạp của từng đồ án bản đồ này có thể lập riêng biệt hoặc phối hợp các bộ môn kỹ thuật  với nhau nhưng phải đảm bảo thể hiện đầy đủ nội dung trên.

7. Sơ đồ tổng hợp các đường dây, đường ống kỹ thuật:

Sơ đồ này được lập trên cơ sở các bản đồ quy họach hạ tầng kỹ thuật, trong đó thể hiện:

· Mặt bằng các tuyến kỹ thuật (theo tỷ lệ quy định) và mặt cắt ngang các tuyến đường (tỷ lệ 1/100 hoặc 1/200) trong đó xác định vị trí , độ sâu đáy ống, đường xe chạy, chỉ giới đường đỏ, các lọai cột điện được chọn và  vị trí cột.

· ở những nơi đường phố giao cắt, có nhiều tuyến kỹ thuật đi qua, cần thể hiện giải pháp bố trí, sắp xếp các tuyến kỹ thuật đó trên bề mặt bằng và mặt cắt theo tỷ lệ 1/100 hoặc 1/200, đồng thời ghi rõ những thông số kinh tế – kỹ thuật có liên quan đến chi tiết mặt cắt đó.

8. Hồ sơ chỉ giới đường đỏ các đường phố chính:

Hồ sơ cắm mốc đường đỏ được nghiên cứu lập trên cơ sở bản đồ quy họach giao thông (giai đọan ngắn hạn) và bản đồ gốc tỷ lệ 1/1000 – 1/2000, trong đó thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

· Đường đỏ cho các tuyến đường.

· Các mốc tọa độ của các tuyến đường

· Những công trình kiến trúc bố trí không phù hợp với chỉ giới đường đỏ.

· Xác định các số liệu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu của tuyến đường i (%), L(m), cao độ thiết kế H (m), các nút giao thông cắt, quảng trường, trạm đỗ xe và những nơi có địa hình đặc biệt.

· Bản  vẽ mặt cắt ngang của các tuyến đường theo tỷ lệ 1/100 và 1/200, trong đó thể hiện giới hạn đường đỏ, chỉ giới xây dựng (trong trường hợp cần thiết); dự kiến các đường dây, đường ống kỹ thuật theo mặt bằng tổng thể.

· Bảng thống kê mặt cắt ngang các đường phố chính (liên khu vực, khu vực và đối ngọai).

9. Các sơ đồ, biểu bảng minh họa:

Khối lượng thể hiện tùy thuộc và yêu cầu của từng đồ án và các vấn đề cần thiết phải nghiên cứu luận chứng. Các sơ đồ biểu bảng minh họa chủ yếu bao gồm:

· Các bản vẽ minh họa về quy họach và kiến trúc, kỹ thuật các khu vực đặc trưng.

· Các mặt cắt khai triển trục phố, phối cảnh

· Các biểu bảng:

+ Dân số và lao động

+ Cân bằng đất đai

+ Bảng đánh giá tổng hợp quỹ đất xây dựng đô thị

+ Danh mục các dự án đầu tư cải tạo và xây dựng đô thị

+ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án.

· Các sơ đồ và biểu bảng khác:

· Các biểu bảng và đô thị về điều kiện tự nhiên, mạng lưới kỹ thuật 

· Bảng so sánh lựa chọn các phương án chọn đất.

· Các mô hình tổ chức không gian kiến trúc qui họach

· Các phương pháp tính tóan áp dụng trong đồ án v.v…

III. các văn bản

III.1. Đề cương viết thuyết minh tổng hợp:

Phần mở đầu:

1. Sự cần thiết phải lập hoặc điều chỉnh đồ án quy họach cải tạo xây dựng đô thị.

2. Các căn cứ thiết kế quy hoạch

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án

1. Các điều kiện tự nhiên  và hiện trạng

1.2. Các điều kiện tự nhiên: (chỉ nêu những điều kiện đặc trưng có tác động đến quá trình đô thị hóa): vị trí địa lý, khí hậu, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tài nguyên, khóang sản và các thiên tai.

1.3. Hiện trạng:

1.3.1. Dân số và lao động

1.3.2. Đất đai

1.3.3. Cơ sở kinh tế – kỹ thuật

1.3.4. Hạ tầng xã hội

1.3.5. Hạ tầng kỹ thuật

1.4. Đánh giá tổng hợp (những ưu điểm và những vấn đề bức xúc cải tạo và xây dựng đô thị).

2. Các tiền đề phát triển đô thị:

2.2. Các quan hệ liên vùng hình thành và phát triển đô thị.

2.3. Tính chất

2.4. Cơ sở kinh tế – kỹ thuật phát triển đô thị 

2.5. Qui mô dân số và lao động xã hội

2.6. Qui mô đất đai xây dựng đô thị

2.7. Đánh giá và phân hạng quỹ đất xây dựng đô thị

2.8. Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu phát triển đô thị.

3. Định hướng phát triển đô thị:

3.2. Định hướng phát triển đô thị:

3.2.1. Các phương án  chọn đất

3.2.2. Tổ chức cơ cấu không gian quy họach đô thị. Bao gồm hệ thống các khu chức năng.

1. Công nghiệp, kho tàng

2. Các cơ quan, trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp phục vụ ngòai phạm vi đô thị.

3. Khu ở

4. Dịch vụ công cộng 

5. Công viên, cây xanh v.v 

3.2.3. Bố cục kiến trúc đô thị: vị trí các công trình chủ chốt, phân bố tầng cao và tổ chức không gian đô thị.

3.3. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật.

3.3.1. Giao thông

a. Giao thông đối ngọai

b. Giao thông đô thị

3.3.2. Chuẩn bị kỹ thuật đất đai

3.3.3. Cấp nước

3.3.4. Cấp điện

3.3.5. Thóat nước bẩn và vệ sinh môi trường (rác, nghĩa địa, vùng cách ly ô nhiễm v.v…)

3.3.6. Thông tin bưu điện

4. Qui họach xây dựng đợt đầu:

4.2. Mục tiêu

4.3. Điều chỉnh ranh giới hành chính nội, ngọai thị

4.4. Quy họach sử dụng đất đai, phân vùng chức năng và xác định địa điểm xây dựng các công trình chủ yếu:

5. Khu dân dụng

· Nhà ở : (phố cổ, phố cũ, phố mới, làng đô thị hóa, các khu mới v.v…)

· Dịch vụ 

· Cây xanh – TDTT

6. Khu công nghiệp kho tàng

7. Các khu trung tâm chuyên ngành (y tế, đào tạo, cơ quan)

8. Các khu bảo tồn du lịch

9. Các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu, vệ sinh môi trường.

10. Khu quân sự 

11. Khu khác

11.2. Chương trình hóa các mục tiêu cải tạo và xây dựng đô thị, trong đó xác định  các dự án đầu tư và sắp xếp chúng theo các thứ tự ưu tiên về các lĩnh vực sau:

11.2.1. Nhà ở

11.2.2. Dịch vụ

11.2.3. Cây xanh và TDTT

11.2.4. Các trang thiết bị y tế, đào tạo và cơ quan chuyên ngành

11.2.5. Giao thông 

11.2.6. Chuẩn bị kỹ thuật đất đai

11.2.7. Cấp nước

11.2.8. Cấp điện

11.2.9. Thóat nước và vệ sinh môi trường

11.2.10. Thông tin, bưu điện

11.2.11. Đầu tư cải tạo phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh đô thị, công nghiệp, thương nghiệp, du lịch, dịch vụ v.v…

12. Kết luận: Kiến nghị và tồn tại

13. Phụ lục gồm: Các biểu bảng tính tóan chi tiết hồ sơ thu nhỏ các bản vẽ của đồ án và các văn bản thỏa thuận của các cơ quan thẩm định hoặc xét duyệt.

Ghi chú: Trong thuyết minh chỉ ghi các số liệu kết quả còn phần tính tóan giải trình chi tiết đưa vào phụ lục

III.2. Đề cương viết thuyết minh tóm tắt:

I. Mở đầu 

1. Mục tiêu của đồ án

2. Các căn cứ thiết kế qui họach xây dựng thành phố (thị xã, thị trấn)

I. Những vấn đề chủ yếu cần giải quyết trong qui họach xây dựng đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn)

II.1. Các vấn đề về điều kiện tự nhiên

II.2. Các vấn đề về hiện trạng (chỉ nêu ngắn gọn những vấn đề chủ yếu)

II. Nội dung quy họach xây dựng đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) đến năm 2010

III.1. Cơ sở hình thành và phát triển

1. Vị trí và tác động của mối quan hệ liên vùng.

2. Tính chất

3. Quy mô (dân số và đất đai)

4. Đánh giá tổng hợp quỹ đất xây dựng đô thị

5. Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu

III.2. Định hướng phát triển không gian

6. Chọn đất và chọn hướng phát triển đô thị

7. Phân vùng chức năng

8. Bố cục quy họach – kiến trúc và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

III.3. Định hướng quy họach cải tạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật

9. Giao thông 

10. Chuẩn bị kỹ thuật đất đai

11. Cấp nước

12. Cấp điện

13. Thóat nước bẩn và vệ sinh môi trường

14. Thông tin, bưu điện

I. Nội dung qui họach xây dựng đợt đầu đến năm 2000

IV.1. Mục tiêu

IV.2. Quy họach sử dụng đất đai

1. Nhu cầu đất đai

2. Qui họach khai thác quỹ đất hiện có

3. Qui họach xây dựng các khu mở rộng

IV.3. Chương trình hóa các mục tiêu cải tạo và xây dựng đô thị

4. Các dự án đầu tư xây dựng và cơ sở sản xuất – kinh doanh (công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ v.v…)

5. Các dự án đầu tư xây dựng các chương trình hạ tầng cơ sở ưu tiên (nhà ở, cây xanh, dịch vụ lợi ích công cộng, giao thông, cấp điện, CBKT đất đai, cấp nước, thóat nước bẩn, vệ sinh môi trường, thông tin, bưu điện).


(Ghi rõ tên dự án, khối lượng đầu tư, kinh phí xây dựng, hình thức đầu tư, thời hạn đầu tư, nguồn vốn dự kiến huy động, chủ đầu tư).

I. Kết luận- tồn tại và kiến nghị:

Phụ lục (các biểu bảng và bản vẽ thu nhỏ)

III.3. đề cương viết tờ trình

UBND tỉnh (thành phố 
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trực Thuộc Trung ương
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Số: –– / 



Tỉnh (TP) ngày   tháng   năm  

Tờ trình

Xin phê duyệt QHC cải tạo và xây dựng thành phố …(thị xã, thị trấn)

Kính gửi: Thủ tướng chính phủ (UBND tỉnh, thành phố …)

· Trình bày lý do và mục đích lập tờ trình 

· Nay xin trình thủ tướng chính phủ (UBND tỉnh, thành phố) phê duyệt đồ án QHC xây dựng thành phố (thị xã, thị trấn) với những nội dung chủ yếu sau đây:

II. Quy họach định hướng phát triển đô thị:

1. Tính chất của đô thị

2. Quy mô dân số

· Hiện trạng

· Đợt đầu

· Dài hạn

· Khách vãng lai.

3. Quy mô đất đai

· Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/ người) đợt đầu và dài hạn.

· Yêu cầu sử dụng đất đợt đầu (ha) và dài hạn (ha) trong đó phần đất mở rộng là … ha.

4. Chọn đất định hướng phát triển và phân khu chức năng:

· Các hướng phát triển chủ yếu

· Các khu chức năng

· Chính sách kiến trúc đô thị.

5. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

· Giao thông

· Chuẩn bị kỹ thuật

· Cấp nước

· Cấp điện

· Thóat nước bẩn vệ sinh môi trường

· Thông tin, bưu điện

( Chỉ trình các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu, nguồn, hướng tuyến, các công trình đầu mối …)

II. Quy họach xây dựng đợt đầu

· Các mục tiêu chủ yếu

· Các chương trình và dự án đầu tư cải tạo và xây dựng

III. Những kiến nghị chủ yếu:

6. Về các giải pháp kiến trúc, kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật.

7. Về các biện pháp quản lý xây dựng đô thị.

8. Các biện pháp tài chính – kinh tế

9. Các kiến nghị khác

T/M UBND tỉnh, thành phố

              Chủ tịch

Nơi nhận:

· Như trên

· Bộ xây dựng

· UBKH nhà nước

· Lưu VP

III.4. Đề cương viết điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy họach chung:





Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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Ngày    tháng     năm 

điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án

qui họach chung cải tạo xây dựng đô thị

(thành phố, thị xã, thị trấn)

Chương I

Những quy định chung

Điều 1: - Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng cải tạo, tôn tạo, bảo vệ và sử dụng các công trình tại thành phố (thị xã, thị trấn) theo đúng với đồ án quy họach chung xây dựng đô thị đã được phê duyệt.

Điều 2: - Ngoài những quy định trong điều lệ này, việc quản lý xây dựng đô thị còn phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: - Các cá nhân và tổ chức cơ quan trung ương và địa phương, trong nước và nước ngoài kể cả lực lượng vũ trang có liên quan đến điều 1 đều phải thực hiện theo đúng điều lệ này.

Điều 4: - Cơ quan quản lý xây dựng đô thị (Sở Xây dựng, Kiến trúc sư trưởng thành phố) giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc quản lý xây dựng đô thị theo đúng với qui định tại bản điều lệ này.

Điều 5: - Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi những qui định tại điều lệ này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy họach chung xây dựng đô thị cho phép.

Chương II

Quy định cụ thể

Điều 6: - Ranh giới đô thị (thành phố, thị trấn, thị xã) bao gồm … Km2, Đông giáp …, Tây giáp …, Bắc giáp …, Nam giáp ….

Trong đó nội thành (nội thị) bao gồm … km2, được chia ra quận  ….,   phường (xem sơ đồ ….).

Điều 7:- Thành phố … (thị xã, thị trấn) trong ranh giới quy họach xây dựng gồm diện tích khỏang …km2 được phân khu như sau: (xem sơ đồ).

10. Các khu công nghiệp

11. Các khu kho tàng, bến bãi

12. Các khu ở

13. Các trung tâm: hành chính, thương mại, dịch vụ, trung tâm chuyên ngành, các khu cơ quan v.v…

14. Các khu công viên, cây xanh, bảo vệ danh thắng

15. Các khu quân sự

16. Các khu  có các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: cảng, ga, đường sắt, sân bay, nhà máy nước, nhà máy điện, khu xử lý nước bẩn, bãi tha ma, bãi xử lý phân rác …

17. Các khu chức năng đặc biệt khác:

Điều 8: - Các khu công nghiệp bao gồm :

· Diện tích đất 

· Các chỉ tiêu sử dụng đất (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, qui mô kích thước các lô đất)

· Tính chất công nghiệp

· Các yêu cầu về kiến trúc quy họach

· Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

· Các yêu cầu về vệ sinh môi trường

· Các yêu cầu về quản lý xây dựng

Điều 9: - Các khu kho tàng, bến bãi gồm:

· Diện tích

· Các chỉ tiêu sử dụng đất ( mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, quy mô kích thước các thửa đất).

· Tính chất kho tàng

· Các yêu cầu về kiến trúc quy họach

· Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

· Các yêu cầu về vệ sinh môi trường

· Các yêu cầu về quản lý xây dựng

Điều 10: - Các khu ở (phố cổ, phố cũ, chung cư, khu ít tầng, làng xã, biệt thự cao cấp v.v…)

· Diện tích đất 

· Lọai hình ở 

· Mật độ nhân khẩu ng/ha

· Mật độ xây dựng m2/ha

· Hệ số  sử dụng đất (%)

· Tầng cao trung bình

· Các yêu cầu về không gian kiến trúc – quy họach

· Giải pháp bố trí cây xanh và chỉ tiêu m2/người

· Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường 

· Các yêu cầu về quản lý xây dựng

Điều 11: - Các  khu trung tâm: hành chánh, thương mại dịch vụ, trung tâm chuyên ngành, các khu cơ quan

· Diện tích 

· Tính chất và chức năng chủ yếu

· Mật độ xây dựng (m2/ha), hệ số sử dụng đất (%)

· Tầng cao trung bình

· Các yêu cầu về không gian kiến trúc quy họach

· Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

· Các yêu cầu về quản lý xây dựng 

Điều 12: - Các khu công viên, cây xanh, bảo vệ danh thắng

· Nội dung đầu tư

· Tính chất, chức năng sử dụng

· Diện tích đất

· Chủ quản lý sử dụng và khai thác

· Các yêu cầu về cung cấp hạ tầng kỹ thuật

· Các yêu cầu về không gian kiến trúc quy họach, bảo vệ môi trường

· Các yêu cầu về quản lý bảo vệ

Điều 13: - Khu quân sự

· Diện tích  đất

· Các yêu cầu về xây dựng

· Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

Điều 14: - Các đầu mối hạ tầng kỹ thuật: cảng, ga, đường sắt, sân bay, các công trình và tuyến kỹ thuật chính (qui định tại điều 7)

· Diện tích đất 

· Tính chất

· Qui mô hoặc công suất

· Yêu cầu về không gian kiến trúc quy họach

· Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

· Yêu cầu về cách ly, đảm bảo chống nhiễm môi trường

· Yêu cầu về quản lý, khai thác sử dụng 

Điều 15:- Các khu chức năng đặc biệt: di tích lịch sử, khu phố cổ, khu danh lam thắng cảnh, công viên quốc gia, lâm viên …

· Diện tích đất

· Tính chất, chức năng chủ  yếu

· Các yêu cầu về bảo vệ tôn tạo

· Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

· Các yêu cầu về cải tạo xây dựng, phát triển 

· Các yêu cầu về quản lý, khai thác

Điều 16:- Đất các khu dân cư- làng xóm

· Diện tích đất 

· Đặc điểm lịch sử

· Yêu cầu về cải tạo, chuyển hóa hoặc bảo vệ

· Yêu cầu về  hạ tầng kỹ thuật 

· Yêu cầu về kiến trúc quy họach

· Yêu cầu về quản lý xây dựng 

Điều 17:- Các khu đặc thù trong đô thị: đất trũng, bãi bồi, đất nông nghiệp, đất hoang hóa, đất có chứa khóang sản v.v…

· Diện tích đất

· Giá trị đất hiện nay (sản lượng …)

· Các đặc điểm và sự khó khăn thuận lợi trong khai thác xây dựng

· Dự kiến khai thác trong tương lai

· Các yêu cầu quản lý, bảo vệ 

Ghi chú: Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

· Cốt cao độ trung bình hiện trạng 

· Cốt cao độ trung bình xây dựng theo đồ án quy họach

· Các tuyến hạ tầng kỹ thuật bao quanh và điểm nối vào lô đất

· Các chỉ giới quy hoạch (đường đỏ và xây dựng)

Chương III

điều khoản thi hành

Điều 18:- Điều lệ này có giá trị  và được thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với điều lệ này đều bị bãi bỏ.

Điều 19:- Mọi vi phạm các điều khoản của điều lệ này tùy thuộc theo mức độ sẽ bị xử lý kỹ luật hoặc truy tố trước pháp luật hiện hành.

Điều 20:- Đồ án quy họach chung cải tạo xây dựng thành phố (thị xã …) và bản điều lệ này được ấn hành và lưu giữ tại:

· Bộ Xây dựng

· Sở Xây dựng

· Văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố (thị xã)

· Hội đồng nhân dân thành phố (thị xã)

Ghi chú: Căn cứ vào văn bản này và Điều lệ quản lý xây dựng đô thị ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ, Bộ Xây dựng  và UBND Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc sọan thảo và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng đối với từng đô thị.

Phần III

Đồ án quy hoạch chi tiết

I. Phần bản vẽ

1. Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất:

Sơ đồ này được trích lập từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc đồ án qui hoạch chi tiết sử dụng đất đai có liên quan đến khu đất thiết kế quy hoạch. Trong sơ đồ cần thể hiện rõ:

· Vị trí khu đất

· Giới hạn và phạm vi thiết kế

· Mối quan hệ về không gian quy họach kiến trúc. Chức năng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ với các khu vực lân cận và tòan đô thị.

Qui định của quy họach chung hoặc quy họach chi tiết sử dụng đất đai đó liên quan đối với khu đất quy họach.

2. Bản đồ đánh giá hiện trạng và quỹ đất xây dựng:

Trên cơ sở bản đồ địa chính hoặc bản đồ do giải thửa cần xác định rõ nội dung chủ yếu như sau:

· Phạm vi ranh giới, chức năng sử dụng và chủ sử dụng từng lô đất hiện có.

· Diện tích, mật độ xây dựng, tính chất, chủng lọai và sản lượng cây trồng trong từng lô đất hiện có.

· Quy mô, tầng cao, chất lượng kiến trúc và chất lượng công trình trong từng lô đất đó, xác định những công trình phải giữ lại, bảo tồn, tôn tạo.

· Xác định quỹ đất xây dựng, bao gồm quỹ đất hiện có giữ lại, dự kiến thu hồi để chuyển hóa chức năng hoặc mục đích sử dụng, quỹ đất mở rộng (hiện chưa sử dụng). Trường hợp khu đất thiết kế có diện tích trên 200 ha thì tiến hành đánh giá cho từng thửa đất có diện tích 4-10 ha.

3. Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Cần thể hiện rõ các nội dung sau:

· Hệ thống giao thông: thể hiện lưới đường bao gồm: đường ô tô, xe đạp, đi bộ  dẫn đến từng lô đất hoặc từng công trình (nếu là công trình đặc biệt hoặc quy mô lớn)

+ Các mặt cắt ngang các tuyến đường (có ghi rõ các hệ thống kỹ thuật: cống, điện, nước, thông tin, cây xanh v.v… có liên quan). Tại các nút đường và các điểm giao cắt cần ghi rõ cao độ nền, còn trên mỗi đọan đường thì ghi độ dốc dọc. Các đầu mối giao thông lớn, phức tạp phải được vẽ tách riêng và thể hiện các luồng giao thông từ nhiều hướng hội tụ đến.

· Hệ thống cấp nước: vẽ các đường ống chính, ống nhánh đến từng lô đất hoặc từng công trình (nếu là công trình đặc biệt hoặc có quy mô lớn); các vòi công cộng và các họng cứu hỏa (có ghi rõ kích thước). ở các đầu nút ống và những điểm giao cắt, cần phải  ghi rõ cao độ đáy ống, xác định vị trí tuyến ống (được bố trí trên mặt đường hoặc vỉa hè), các trạm bơm và nguồn cung cấp nước.

· Hệ thống thóat nước mưa, nước bẩn: nội dung thể hiện bao gồm mạng lưới đường ống, mương kín, hở … tiêu, thóat nước (có ghi rõ kích thước ống, độ dốc dọc, cao độ đáy ống hoặc mương tại các đầu nút giao cắt và miệng xả), các trạm bơm, trạm xử lý và những công trình có liên qua. Vẻ mặt cắt ngang và dọc của mương rãnh.

· Cấp điện: thể hiện mạng lưới cấp điện hiện có trong khu, trong đó ghi rõ cấp điện áp, kích thước dây, công suất trạm.

· Thông tin bưu điện: thể hiện hệ thống đường dây thông tin liên lạc, các trạm, đài điện thọai, điện tín, phát hành bưu chính.

· Đánh giá chất lượng và tình hình họat động của các mạng lưới kỹ thuật hiện có (thống kê theo bảng)

Bản vẽ này có thể tách riêng hoặc ghép vài bộ môn với nhau, nhưng phải bảo đảm thể hiện đầy đủ nội dung trên.

4. Sơ đồ cơ cấu qui họach (tối thiểu phải đề xuất 2 phương án để so sánh lựa chọn)

· Trình bày ý đồ về bố cục không gian, vị trí ranh giới các khu chức năng; các mối quan hệ nội tại trong khu vực thiết kế và các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu cho từng khu vực chức năng như diện tích đất, tầng cao và tính chất công trình xây dựng.

· Làm chính xác các yêu cầu của quy họach chung đối với khu vực thiết kế: chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, mối quan hệ xã hội, dịch vụ, không gian và hạ tầng  kỹ thuật đối với các khu lân cận.

5. Bản đồ quy họach sử dụng sau:

· Ranh giới từng khu đất hoặc lô đất theo tính chất chức năng sử dụng và quyền sử dụng đối với các lọai đất xây dựng nhà ở, các công trình khác, các vườn hoa, công viên, cây xanh, các đường ô tô, xe đạp, đường đi bộ, đường đi dạo và các loại đường khác, phân biệt rõ khu hiện có, cải tạo và khu đất phát triển mới.

· Các yêu cầu về sử dụng đất, diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất, các tiêu chí về kiến trúc, qui họach, hạ tầng kỹ thuật, chỉ giới xây dựng và tỷ lệ cây xanh cho từng lô đất (đối với đồ án quy họach chia lô) hoặc khu đất (đối với đồ án QHCT sử dụng đất)

· Phân đợt các giai đọan cải tạo và xây dựng, trong đó làm rõ nội dung đầu tư từng năm trong đợt đầu.

6. Sơ đồ tổ chức không gian quy họach kiến trúc và cảnh quan (mặt bằng và các mặt đứng triển khai)

Nội dung thể hiện gồm:

· Mặt bằng bố cục không gian quy họach – kiến trúc, chiều cao, tầm nhìn và các điểm nhấn về không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị.

· Bản vẽ triển khai mặt đứng những phố chính, phối cảnh một góc phố, quảng trường chính, trục chính.

(cần làm rõ ý đồ thiết kế họăc cải tạo không gian kiến trúc và cải thiện cảnh quan đô thị)

7. Bản đồ quy họach hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông :

· Mạng lưới đường (kể cả đường bộ dẫn đến các công trình kiến trúc hoặc lô đất)

· Phần lọai đường theo kết cấu áo đường 

· Tổ chức giao thông trên mặt bằng (ranh giới tuyến đường bộ, chỗ đỗ xe, trạm dừng xe trên tuyến đường giao thông công cộng nơi quay xe).

· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sử dụng trong đồ án cần được ghi đầy đủ trên bản vẽ thiết kế

· Sơ đồ gợi ý tổ chức giao thông tại các đầu mối.

· Mặt cắt ngang đường: cần thể hiện rõ cơ cấu tòan tuyến và tại các vị trí thay đổi kèm theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

b. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

Xác định các đường đồng mức thiết kế, khu vực đắp và đào, các cao độ thiên nhiên và độ cao thiết kế, độ dốc trên đường và nền xây dựng, hướng thóat nước của mương và đường ống thóat nước (có ghi rõ chiều dài, tiết diện, cao độ đáy ống, cao độ mặt đất v.v…)

Các giếng thu, hố ga, ta luy, tường  chắn v.v… (kèm theo bản vẽ có tính khối lượng đào, đắp và bản vẽ điều phối đất)

c. Quy họach cấp nước:

Thể hiện các đường ống chính, ống nhánh đến các lô đất hoặc khu đất, các công trình trên đường ống như vòi công cộng, hố van, họng cứu hỏa trên đó có ghi rõ các thông số kỹ thuật ở các đầu nút ống và các điểm giao cắt, cốt đáy ống, áp lực, vị trí tuyến ống đặt trên đường hoặc trên vỉa hè.

Trong phạm vi khu đất thiết kế nếu có các công trình như bể chứa, trạm bơm, đài nước thì phải thể hiện đầy đủ và ghi rõ các thông số kỹ thuật, nguồn nước cấp cho khu vực thiết kế.

d. Quy họach thóat nước bẩn:

Cần thể hiện rõ các nội dung sau:

· Các đường cống cũ giữ lại, cải tạo, phá bỏ và các đường cống thiết kế mới.

· Các công trình kỹ thuật đầu mối xử lý nước bẩn được giữ lại, phá bỏ, cải tạo và xây dựng.

· Đặc trưng kỹ thuật của hệ thống cống và các công trình đầu mối (đường kính, chiều dài, độ dốc, qui mô, công suất, cốt các công trình, khỏang cách ly v.v…)

· Vị trí nơi đổ rác, xử lý rác

· Khu vực bị ô nhiễm do nước bẩn xả vào các sông, hồ và giới hạn các sông, hồ nhiễm mặn cùng các đặc trưng kỹ thuật.

e. Qui mô cấp điện:

Thể hiện các tuyến điện cao thế, các tuyến hạ thế, mạng lưới phân phối, điện thắp sáng ngòai nhà, trang trí, các trạm biến áp (ghi rõ hệ thống đi chìm, nổi).

c. Qui hoạch hệ thống thông tin, bưu điện.

Hệ thống thông tin, bưu điện gồm: các đường dây thông tin đi qua và phục vụ khu vực thiết kế, các trạm điện thọai tự động, điện tín, các trạm phát hành bưu chính.

Bản vẽ này có thể tách riêng hoặc ghép vài bộ môn với nhau, nhưng phải đảm bảo thể hiện đầy đủ nội dung trên.

1. Bản vẽ tổng hợp đường dây và đường ống kỹ thuật:

Xác định rõ các tuyến đường dây, đường ống trên mặt bằng, trên đó thể hiện rõ vị trí, độ sâu đáy ống, đường xe chạy, chỉ giới xây dựng, đường đỏ, các lọai cột điện chọn và vị trí trồng cột. ở các nơi đường phố giao nhau, có nhiều tuyến kỹ thuật đó trên bản vẽ mặt bằng và mặt cắt với tỷ lệ 1/200 hoặc 1/100. Đối với trường hợp phức tạp cần thể hiện  cả không gian 3 chiều.

2. Hồ sơ chỉ giới đường đỏ và xây dựng:

a. Các bản vẽ của các tuyến đường, quảng trường, mặt giao cắt:

· Xác định và cắm mốc tọa độ tất cả các vị trí mà tại đó có thay đổi về hướng, độ dốc, nơi giao nhau của các đường, quảng trường, trạm đỗ xe công cộng.

· Các số liệu kinh tế – kỹ thuật của các tuyến đường các nút giao cắt, quảng trường và trạm đỗ xe công cộng.

· Các vị trí và kích thước của các công trình kỹ thuật khác trên tuyến đường với tỷ lệ 1/500 (chủ yếu là các cống qua đường và tuyến kỹ thuật ngầm)

b. Các bản vẽ mặt cắt ngang của tuyến đường:

(tỷ lệ 1/200 hoặc 1/100)

Xác định rõ các thành phần giữa 2 giới hạn đường đỏ, giữa giới hạn đường đỏ và chỉ giới xây dựng; bố trí các đường dây, đường ống kỹ thuật theo mặt bằng quy họach cũng như các số liệu kinh tế – kỹ thuật.

I. Phần văn bản:

II.1. Tờ trình: (nêu tóm tắt những nội dung xin phê duyệt và các kiến nghị)

II.2. Đề cương  viết thuyết minh:

Phần mở đầu:

· Lý do, thiết kế và mục tiêu của đồ án

· Cơ sở thiết kế quy họach

14. Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng:

14.2. Đặc điểm thiên nhiên:

· Vị trí, giới hạn khu đất

· Địa hình, địa mạo

· Khí hậu

· Địa chất thủy văn, địa chất công trình

· Cảnh quan thiên nhiên.

14.3. Hiện trạng

a. Hiện trạng sử dụng đất đai: diện tích và tỷ lệ % các lọai đất ở, công trình công cộng, cơ quan, công nghiệp, kho tàng, cây xanh và thể dục thể thao, đất công trình hạ tầng kỹ thuật  và các lọai đất khác : nông nghiệp , làng xóm, ao hồ sông suối, đất hoang, đồi núi, quân sự và các lọai đất chuyên dùng khác.

b. Tình hình dân cư: số hộ và người ở, số lượng lao động, thành phần dân tộc, tình trạng đời sống.

c. Hiện trạng các trình kiến trúc:

· Nhà ở: số ngôi  nhà, tầng cao, tổng số diện tích sàn nhà, phân lọai theo chất lượng và kiểu nhà.

· Công trình công cộng : tên, số lượng, qui mô, diện tích sàn, tầng cao và chất lượng.

· Các công trình kiến trúc khác: công nghiệp, kho tàng, trường học, cơ quan, dịch vụ du lịch, lịch sử, văn hóa v.v… tên số lượng, diện tích sàn, chất lượng công trình, tình hình khai thác.

· Cây xanh: tính chất sử dụng, diện tích đất.

d. Các công trình HT kỹ thuật: chỉ đánh giá khái quát tình trạng chung về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, còn hiện trạng chi tiết viết vào phần riêng của từng bộ môn.

e. Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan:

Qua phân tích đánh giá về các mặt trên, rút ra những nhận xét về ưu, nhược điểm và những vấn đề cần giải quyết trong đồ án  thiết kế quy họach.

15. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án:

Căn cứ vào những qui định của qui họach chung đô thị, tình hình hiện trạng và các tiêu chuẩn quy phạm  hiện hành xác định chỉ tiêu KTKT chủ yếu thiết kế đồ án.

· Diện tích đất và tiêu chuẩn đầu người đối với từng lọai đất.

· Qui mô số người ở, làm việc, dịch vụ công cộng.

· Mật độ dân số, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất 

· Tầng cao trung bình tòan khu và từng khu vực

· Tiêu chuẩn diện tích đất cho mỗi hộ, mỗi người ở hoặc lao động và mỗi lọai công trình

· Các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật: cấp, thóat nước, cấp điện, thông tin bưu điện, thóat nước bẩn, vệ sinh môi trường.
16. Bố cục quy họach kiến trúc.

16.2. Cơ cấu tổ chức quy họach: tối thiểu 3 phương án, so sánh và lựa chọn phương án tối ưu.

· Nêu các ý đồ về cơ cấu tổ chức của phương án được chọn về các mặt: nguyên tắc tổ chức, vị trí các khu chức năng, mối quan hệ về các mặt kinh tế, xã hội và kỹ thuật bên trong và bên ngòai khu thiết kế.

· Nêu các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được của phương án chọn
· Bảng cân bằng đất xây dựng.
16.3. Quy họach sử dụng đất đai:

· Giải pháp “về phân bố quĩ đất thành từng lọai, chia thửa và chia lô đất”.

· Các yêu cầu về kiến trúc, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, quản lý xây dựng đối với từng lọai, từng thửa và từng lô đất hoặc khu đất.
· Nêu các chỉ tiêu KTKT cho từng lọai và lô đất hoặc khu đất.
· Lập kế họach khai thác và sử dụng đất.
16.4. Tổ chức không gian quy họach – kiến trúc:
· Quan điểm về bố cục không gian kiến trúc – quy họach tòan khu (không gian 3 chiều)

· Các khu vực trọng tâm, các tuyến các điểm nhấn  và các tầm nhìn quan trọng.
· Địa điểm xây dựng một số công trình kiến trúc quan trọng.
· Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan.
· Các qui định khi thiết kế các công trình cụ thể.
17. Mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

Trình bày hiện trạng giải pháp thiết kế, chỉ tiêu tính tóan và kết quả đạt được về các mặt:

17.2. Giao thông:

Hiện trạng và dự kiến, phân đợt xây dựng, tính tóan kinh phí, có phân lọai đường, bến xe trạm đỗ, các nút giao cắt cho tất cả các lọai hình giao thông.

17.3. San nền- thóat nước mưa:

· Hiện trạng và giải pháp san nền thóat nước, khối lượng san lấp, các biện pháp bảo vệ chống ngập úng, đê kè.

· Tính tóan kính phí, phân đợt xây dựng.
17.4. Cấp nước

· Nhu cầu và tiêu chuẩn cấp nước các giai đọan

· Các công trình đầu mối: trạm bơm, bể chứa
· Mạng lưới phân phối: chiều dài, đường kính
· Các họng cứu hỏa
· Tính tóan kinh phí và phân đợt xây dựng.
17.5. Cấp điện

· Nhu cầu sử dụng điện năng, phụ tải

· Các trạm phân phối, các tuyến cao, hạ thế
· Mạng lưới phân phối
· Điện chiếu sáng
· Tính tóan kinh phí, phân đợt xây dựng.
17.6. Thông tin, bưu điện :

· Cụm trạm điện thọai, điện tín, bưu chính.

· Mạng lưới
Tính tóan kinh phí và phân đợt xây dựng. 
17.7. Thóat nước bẩn và vệ sinh môi trường:

· Các trạm xử lý nước bẩn bãi, thải rác.

· Mạng lưới đường ống: kích thứơc, độ dài, vật liệu xây dựng đường ống.
· Giải pháp xử lý rác bẩn và xử lý các vùng ô nhiễm đặc biệt.
Tính tóan kinh phí và phân đợt xây dựng.

17.8. Cắm mốc đường đỏ:

· Giới thiệu giải pháp thiết kế.

· Nội dung và biện pháp thực hiện qua từng giai đọan về chỉ giới đường đỏ và các mốc tọa độ cần thiết.
18. Kinh tế xây dựng:

18.2. Lập bảng tổng hợp khối lượng đầu tư xây lắp. Kinh phí xây dựng bao gồm các dự án theo các bộ môn thiết kế, nguồn vốn và các giai đọan thực hiện.

· Tính tóan giá thành suất đầu tư cho mỗi mét vuông đất xây dựng (có tách riêng phần hạ tầng kỹ thuật)

18.3. Tính tóan hiệu quả của việc đầu tư.
18.4. Danh mục các công trình hoặc dự án xây dựng đợt đầu và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
19. Kết luận tồn tại và kiến nghị:

· Kết luận 

· Kiến nghị biện pháp tổ chức thực hiện đồ án
· Các điểm cần thiết trong quản lý xây dựng
· Những tồn tại do điều kiện khách quan trong quá trình thiết kế có ảnh hưởng đến nội dung đồ án và biện pháp bổ sung sau này.
20. Phụ lục:

7.1.Các biểu bảng tính tóan chi tiết

20.2. Các bản vẽ thu hồi hồ sơ thiết kế

20.3. Các văn bản thỏa thuận của cơ quan thẩm định hoặc xét duyệt.
II.3. Đề cương soạn thảo Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy họach chi tiết:

UBND tỉnh

    cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số: 




          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







  –––––––––––––––––––––






   Ngày    tháng    năm

điều lệ quản lý xây dựng 

theo đồ án qui họach chi tiết

 


(Ban hành kèm theo Quyết định số …

ngày    tháng   năm    của Chủ tịch UBND Tỉnh, Thành phố …)

Chương I

Qui định chung

Điều 1: Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, cải tạo, tôn tạo, bảo vệ, sử dụng các công trình theo đúng đồ án quy họach chi tiết đã được phê duyệt.

Điều 2: Ngòai những quy định trong điều lệ này, việc quản lý xây dựng trong khu vực còn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật của Nhà nước khác có liên quan.

Điều 3: Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi điều lệ phải do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy họach chi tiết.

Điều 4: UBND tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc TW) thống nhất việc quản lý xây dựng trên tòan thành phố (thị xã, thị trấn). Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp tỉnh thực hiện việc quản lý xây dựng tại … theo đúng với quy định được duyệt.

Chương II

Quy định cụ thể

Điều 6: Ranh giới khu đất thiết kế bao gồm: diện tích …ha

Đông giáp:

Tây giáp:

Bắc giáp:

Nam giáp:

Giới hạn bởi những tuyến đường …

Nằm trong ranh giới hành chính của … (xem sơ đồ)

Điều 7: Khu đất thiết kế được chia thành những chức năng sau: (xem sơ đồ)

· Khu công nghiệp, kho tàng, bến bãi

· Các khu, nhóm, lô đất ở

· Các khu cơ quan, công trình công cộng lớn

· Các khu trung tâm dịch vụ, thương nghiệp

· Các công viên vườn hoa, cây xanh

· Các công trình đặc biệt

· Các công trình đầu mối và tuyến hạ tầng kỹ thuật

· Các khu đất làng xóm

· Các khu chức năng khác 

· Các khu đất dự trữ

Điều 8: Các khu công nghiệp, kho tàng, bến bãi bao gồm (tòan khu và từng nhà máy, xí nghiệp)

· Diện tích chiếm đất, ranh giới và chủ sở hữu

· Tính chất công nghiệp

· Tên các công trình, công suất, số lao động

· Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

· Các yêu cầu về vệ sinh môi trường, khỏang cách ly

· Các yêu cầu về quy họach kiến trúc: mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, chỉ giới xây dựng, hình thức và bộ mặt kiến trúc, hòan thiện cây xanh sân vườn, hình thức tường rào, cổng ra vào, sử dụng vật liệu xây dựng.

Điều 9: Các khu, thửa, lô đất ở tòan khu và từng công trình thuộc cụm công trình phụ thuộc vào các lọai đồ án quy họach chi tiết.

· Diện tích đất, ranh giới và chủ sở hữu

· Lọai nhà ở (biệt thự; nhà mặt phố; nhà cao, thấp tầng; nhà chia lô tự xây)

· Số người ở, tiêu chuẩn diện tích đất cho mỗi người

· Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất 

· Mật độ diện tích sàn nhà ở và tổng diện tích sàn nhà ở, chỉ tiêu đầu người

· Tầng cao các lọai, tầng cao trung bình

· Các yêu cầu về quy họach kiến trúc đối với từng công trình hoặc từng cụm công trình: chiều cao tối đa công trình, chiều cao tối thiểu tầng một, chỉ giới xây dựng (khỏang cách từ đường đỏ đến mặt chính ngôi nhà), khoảng  cách tối thiểu giữa các công trình, hình thức kiến trúc, mầu sắc công trình, hòan thiện cây xanh, sân vườn …

· Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lứơi hạ tầng kỹ thuật

Điều 10: Các khu cơ quan, công trình công cộng lớn (tòan khu và từng công  trình hoặc cụm công trình)

· Diện tích đất, ranh giới và chủ sở hữu

· Tính chất và chức năng công trình

· Số lao động

· Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất

· Diện tích sàn

· Tầng cao các lọai, tầng cao trung bình

· Các yêu cầu về quy họach, kiến trúc, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng, khỏang cách tối thiểu giữa các công trình, hình thức kiến trúc, mầu sắc công trình, hòan thiện cây xanh, sân vườn, tường rào, cổng v.v…

· Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lưới hạ tầng kỹ thuật.

Điều 11: Các khu trung tâm, dịch vụ thương nghiệp 

· Diện tích đất, ranh giới

· Tính chất, quy mô, số lao động

· Yêu cầu- bãi đỗ xe

· Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật khác …

· Các yêu cầu về quy họach kiến trúc : mật độ xây dựng, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng, hình thức kiến trúc, hòan thiện cây xanh, sân vườn v.v…

Điều 12: Các công viên, vườn hoa, cây xanh:

· Diện tích đất, ranh giới

· Tính chất,  chức năng

· Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

· Các yêu cầu về qui họach kiến trúc: hình thức tổ chức cây xanh sân vườn, tường rào, đèn chiếu sáng

Điều 13: Các công trình đặc biệt : tăng tẩm, bảo tàng, trụ sở cơ quan Nhà nước cao nhất, dinh thự v.v….

· Diện tích đất, ranh giới

· Tính chất,  quy mô công trình

· Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

· Các yêu cầu về qui họach kiến trúc: tầng cao, vị trí, hình thức kiến trúc và bố cục mặt bằng trong khu đất, cổng chính, cổng phụ, bố cục sân vườn, hàng rào, khỏang cách ly bảo vệ v.v… 

Điều 14: Các công trình đầu mối và tuyến hạ tầng kỹ thuật:

· Tính chất, chức năng công trình

· Diện tích chiếm đất

· Khỏang cách ly vệ sinh, an tòan

· Các yêu cầu về khai thác sử dụng

· Các yêu cầu về bộ mặt kiến trúc

Điều 15: Đất làng xóm

· Đặc điểm, số dân, diện tích đất

· Mật độ xây dựng

· Mức độ đô thị hóa các giai đọan

· Các yêu cầu về quy họach kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật

· Biện pháp hòan thiện và cải tạo vệ sinh môi trường

Điều 16: Các khu chức năng khác: Khu quân sự, vườn quốc gia, trại cải huấn trong đô thị v.v…

· Tính chất, chức năng, qui mô

· Diện tích chiếm đất

· Các yêu cầu về đảm bảo vệ sinh, cách ly, bảo vệ

· Các yêu cầu hạ tầng kỹ thuật

· Các yêu cầu về bộ mặt công trình kiến trúc

Điều 17: Các khu đất dự trữ: đất nông nghiệp, đất bãi bồi, đất hoang hóa v.v…

· Qui mô, tính chất

· Đặc điểm tự nhiên

· ý nghĩa kinh tế

· Các yêu cầu trong khai thác sử dụng xây dựng các giai đọan

Ghi chú: Các khu cải tạo, phát triển từ điều 8 tới điều 17 nêu 2 phần: hiện trạng và dự kiến theo quy họach.

Điều 18: Các chỉ giới quy họach (đường đỏ và chỉ giới xây dựng) các tuyến đường

1. Đường cao tốc hoặc quốc lộ có liên quan

· Tên

· Phạm vi qui định

· Giải phân cách

· Mặt cắt đặc trưng

1. Các lọai đường phố

· Tên

· Phạm vi quy định

· Mặt cắt đặc trưng và các quy định cụ thể về kỹ thuật

Chương III

Điều khỏan thi hành

Điều 19: Điều lệ này có giá trị và được thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với các quy định trong điều lệ này đều bị bãi bỏ

Điều 20: Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng dựa trên đồ án quy họach chi tiết và điều lệ này có quy định cụ thể để hướng dẫn thực hiện điều lệ này.

Điều 21: Mọi vi phạm các điều khỏan của điều lệ này sẽ bị xử lý kỹ luật hoặc truy tố trước pháp luật hiện hành

Điều 22: Đồ án quy họach chi tiết … được ấn hành và lưu giữ lại tại các nơi dưới đây để nhân dân biết và thực hiện

· Sở Xây dựng

· Văn phòng kiến trúc sư trưởng

· ủy  ban nhân dân Tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)

Ngày      tháng    năm  

          



T/m chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

